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Abstract 

Natural rubber/silica nanocomposite were prepared by mixing aqueous suspension of bis(3-
triethoxysilylpropyl) tetrasunfit silane (TESPT) modified silica with Hevea Brasilienis latex using 
a pulverisette type mixer. Dispersion of the modified silica was characterized by  laser scattering 
particle size distribution analyzer and SEM. The results showed that silica in suspension with 
statistical parameters: median 3.5 (μm); mean 3.8 (μm); variance 4 (μm2); standard deviation 2 
(μm) is necessary to make nanocomposite with size distribution in range of 30 - 100 nm.  

 
I - Giới thiệu 

Thông thường cao su gia cường bằng silica 
được chế tạo bằng các phương pháp trộn hợp cơ 
học nên sự phân tán silica ở kích thước nanomét 
rất khó đạt được, ngay cả khi đã biến tính [1]. 
Để đạt được mức độ phân tán cỡ nanomet, người 
ta sử dụng phương pháp tổng hợp silica ngay 
trong nền cao su bằng phương pháp sol-gel [2, 
3]. Trong phương pháp này, phản ứng tổng hợp 
silica được tiến hành theo hai bước: thuỷ phân 
và ngưng tụ hợp chất silan. Quan sát bằng ảnh 
TEM đã phát hiện được silica phân tán đồng 
nhất trong nền cao su, có kích thước từ 33 nm 
đến 500 nm [2, 4]. Theo phương pháp sol-gel, 
các tấm cao su chưa lưu hoá hoặc đã lưu hoá 
được ngâm trong dung dịch silan sau đó để gel 
hoá trong thời gian tối thiểu 5 ngày ở nhiệt độ 
50oC [2, 3]. Ngoài ra, người ta còn chế tạo nano 
compozit bằng cách hoà tan cao su trong dung 
môi như tetrahydrofuran[5] hay dùng trực tiếp 
latex [4].  

Tuy nhiên, phương pháp sol-gel có một số 

nhược điểm như: kích thước của tấm cao su phải 
mỏng để silan có thể thẩm thấu, năng suất 
không cao, thời gian phản ứng dài. Hơn nữa, 
phương pháp này đòi hỏi dung môi hữu cơ. 
Dùng latex cao su tự nhiên (CSTN)  có thể hạn 
chế được nhược điểm trên nhưng silan rất dễ bị 
thuỷ phân và ngưng tụ tạo polysiloxan bởi môi 
trường phân tán là nước. 

Trong nghiên cứu này chúng tôi đề xuất 
phương pháp chế tạo nanocompozit từ latex 
CSTN và silica đã biến tính silan TESPT ở dạng 
huyền phù trong nước. 

II - Thực nghiệm 

1. Nguyên liệu 

- Silica biến tính TESPT [6]. 

- Latex CSTN, loại hàm lượng amôniắc cao 
(HA-latex), hàm lượng phần khô DRC = 60% 
của công ty cao su Phước Hoà, Việt Nam. 

- Các hoá chất khác: chất hoạt động bề mặt 
(HĐBM) X-100 (Union Carbide), và chất khử 
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bọt Foamaster và axit axetic (Trung Quốc) 

2. Phương pháp thực nghiệm 

- Chế tạo huyền phù silica: silica biến tính 
TESPT được phân tán trong nước cùng với chất 
hoạt động bề mặt và chất khử bọt trong máy 
nghiền hành tinh (Frizt-Pulverisette 6) để tạo 
được huyền phù ổn định ít nhất 3 tháng. 

- Chế tạo nanocompozit: Sau khi đã chế tạo 
được huyền phù silica, latex CSTN được đưa vào 
và khuấy trộn cho đến khi được hỗn hợp đồng 
nhất. Hỗn hợp trên được đông tụ bằng axit 
axetic 2% với tỷ lệ axit/cao su = 1/10. Cao su 
sau khi đông tụ được ép, rửa sạch bằng nước đến 
trung tính rồi cắt nhỏ và sấy ở nhiệt độ 65oC đến 
khô. 

- Phân bố kích thước hạt được xác định trên 
máy đo phân bố kích thước hạt laze Horiba LA 

920 (Nhật Bản) với giải đo từ 0,02 - 2000 μm. 

- ảnh SEM chụp trên máy Jeol JSM 6360 
LV (Nhật Bản) 

III - Kết quả và thảo luận 

1. ảnh hưởng của chất hoạt động bề mặt đến 
phân bố kích thước hạt silica 

Trong hệ dị thể với pha phân tán là hạt rắn, 
sự khác biệt về bản chất hoá học của bê mặt hạt 
và pha liên tụ (pha nền) sẽ xác định khả năng 
phân tán của các hạt rắn cũng như độ ổn định 
của hệ. Silica sau khi biến tính bằng hợp chất 
silan có góc tiếp xúc tăng từ 62o lên 93o, thể 
hiện tính kỵ nước tăng lên [6]. Điều này có thể 
làm tăng khả năng tạo tập hợp của các hạt silica 
trong môi trường nước. 

 

 

Hình 1: Phân bố kích thước của silica khi chưa có chất HĐBM 
 

Vì vậy, việc sử dụng chất HĐBM thích hợp làm quá trình thấm ướt dễ dàng, kích thước hạt 
giảm, hệ ổn định hơn và ngăn chặn quá trình tạo tập hợp hạt (hình 2a) so với hệ không sử dụng chất 
HĐBM (hình 1). 

 

Hình 2: Phân bố kích thước hạt của a) huyền phù silica có HĐBM và b) latex CSTN 
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Có thể thấy trên hình 2, hệ có sử dụng chất HĐBM có dải phân bố kích thước hạt được thu 
hẹp hơn và kích thước hạt trung bình nhỏ hơn so với hệ không sử dụng chất HĐBM. Phân bố kích 
thước hạt không còn đối xứng quanh giá trị trung bình, các giá trị thống kê trong bảng 1.  

Bảng 1: Các thông số thống kê phân bố kích thước của huyền phù silica có và  
không có chất hoạt động bề mặt và latex CSTN 

Mẫu Dải kích thước, μm Trung vị, μm Trung bình số, μm 

Không HĐBM  2 - 70 13,5 13,8 

Cã H§BM  0,3-12 3,5 3,8 

Latex CSTN 0,2 -1,8 0,6 0,6 
 
2. Nanocompozit trên cơ sở CSTN và silica 

Khi phối trộn huyền phù silica với latex 
CSTN, yếu tố quyết định đến khả năng phân tán 
của silica trong nền cao su đông tụ là tương 
quan kích thước silica trong huyền phù và kích 
thước hạt latex CSTN. Tính chất keo tụ dị thể 
của các hạt latex polyme có kích thước 250 nm 
trên hạt silica có kích thước từ 240 - 1590 nm đã 
được nghiên cứu bởi Furusawa [7]. 

Trong hệ chứa các hạt với kích thước rất 
khác nhau, sự kết dính của các hạt nhỏ lên các 
hạt lớn sẽ xảy ra. Khi tỷ lệ kích thước hạt 

r = Dsilica/Dlatex (Dsilica là đường kính trung 
bình hạt silica và Dlatex là đường kính trung 
bình hạt latex) lớn hơn 3, hệ huyền phù gồm chủ 
yếu các hạt silica mà trên bề mặt có các hạt 
latex gắn kết. Các hạt dị thể có dạng quả dâu 
tây, với một hạt silica ở nhân [7].  

Các số liệu trên bảng 1 và hình 2 cho thấy 
kích thước silica trong huyền phù lớn hơn kích 
thước latex CSTN khoảng 6 lần, còn hệ không 
có chất HĐBM-tới hơn 20 lần. Như vậy, các hạt 
latex sẽ kết tụ lên trên các hạt silica. Tuy nhiên 
hình thái cấu trúc của hệ đông tụ trong hai 
trường hợp khác nhau (hình 3). 

 

 a  b 

Hình 3: a) không có chất hoạt động bề mặt; b) có chất hoạt động bề mặt 
 

Khi không có chất HĐBM, các hạt silica kết 
tụ thành các tập hợp lớn có kích thước tới 40 - 
50 μm. Sự phân chia pha cao su khá rõ nét (hình 
3a). Ngược lại, khi có chất HĐBM (hình 3b), 
các hạt silica phân tán tốt hơn trong nền cao su, 
không thấy tập hợp hạt và bề mặt phân chia pha. 
Độ phóng đại lớn hơn cho thấy, silica phân bố 
khá đồng đều trong nền cao su và có kích thước 

từ 30 – 100 nm (hình 4). 
Do kích thước hạt sơ cấp khoảng 10 - 30 nm 

[10] nên silica phân tán trong nền cao su dưới 
dạng các đám hoặc chuỗi của 3 - 10 hạt sơ cấp. 
Lưu ý rằng, sau khi biến tính, phân bố kích 
thước hạt silica trong khoảng 4 - 40 μm [1] và ở 
dạng huyền phù silica có kích thước từ 0,3 -12 
μm. Như vậy, sau khi đông tụ kích thước hạt 
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silica lại giảm một bậc. 

  

 a  b 

Hình 4: Silica phân tán trong nền cao su (a) độ phóng đại X1000 và (b) X20.000 
 
3. Cơ chế hình thành nanocompozit silica/NR 

 
Hình 5: Cơ chế hình thành nanocopozit silica/CSTN 

 
Cơ chế hình thành nanocopozit đã được đề 

xuất như hình 5. Trong giai đoạn đầu, chất 
HĐBM không ion được hấp phụ lên bề mặt 
silica đã biến tính TESPT. Đây là hấp phụ vật lý, 
không phải tĩnh điện hay hấp phụ hóa học và có 

dạng như hình 5 [8]. Chất HĐBM có tác dụng 
làm silica phân tán đồng đều trong môi trường 
nước, chống tạo tập hợp, do đó hạt silica có khả 
năng tiếp xúc tốt hơn với các hạt latex. Khi 
huyền phù và latex CSTN được phối trộn, phần 
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không phân cực của chất HĐBM lại tương tác 
tốt với mạch alkyl của các axít béo trên lớp 
màng latex (do HA latex được ổn định bởi các 
axít béo mạch dài, sản phẩm thuỷ phân của 
phôtpho lipit [9]). Nhờ đó các hạt latex dễ dàng 
bám dính lên bề mặt silica. Khi đông tụ trong 
môi trường axit, các hạt latex CSTN kết tụ lại, 
phá vỡ cấu trúc tập hợp của silica vì vậy kích 
thước hạt silica giảm xuống tới 1 bậc (hình 4). 
Ngoài ra, do thành phần không phân cực của 
chất hoạt động bề mặt cũng tương hợp tốt với 
nhân latex, là các hyđrocacbon CSTN, nên 
không quan sát thấy bề mặt phân chia pha trong 
cao su đông tụ (hình 3b). Các hiện tượng trên sẽ 
không xảy ra nếu không dùng chất HĐBM. 
Kích thước tập hợp silica khá lớn, bề mặt phân 
chia pha rõ nét trong cao su đông tụ (hình 3a).  

IV - Kết luận 

- Với sự có mặt chất HĐBM không ion đã 
tạo ra huyền phù với các thông số thống kê: 
trung vị 3,5 (μm); trung bình số 3,8 (μm); 
phương sai 4 (μm2); độ lệch chuẩn 2 (μm).  

- Huyền phù này đã được sử dụng để chế tạo 
nanocompozit có phân bố kích thước hạt trong 
khoảng từ 30 đến 100 nm.  

- Trên cơ sở các dữ liệu thực nghiệm đã đề 
xuất cơ chế hình thành nanocompozit từ latex 
CSTN và huyền phù silica trong nước. 
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